MẪU CBTT- 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT- BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin

trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang 

Năm báo cáo: Năm tài chính 2008
I. Hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng trong năm 2008:
Năm 2008, Công ty được Bộ công thương chứng nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007. 
2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh: 
         - Trồng, chăn nuôi, kinh doanh, chế biến các loại nông lâm sản – thực phẩm.

         - Nhập khẩu: các loại máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất.
         - Kinh doanh: vật tư nông nghiệp.
         - Dịch vụ: cho thuê nhà, mặt bằng, kho, xưởng.
3. Định hướng phát triển

           3.1/ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng,  lợi nhuận ngày càng cao, chi trả cổ tức tăng ổn định, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện. 
           3.2/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Kinh doanh đa ngành nghề, phát huy thế mạnh chế biến rau quả, mở rộng kinh doanh dịch vụ, đủ mạnh để cạnh tranh với những doanh nghiệp khác trong nước có cùng ngành nghề.         

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
Sản lượng sản xuất đạt 158% so với kế hoạch, so với năm 2008 đạt 164%; lợi nhuận trước thuế đạt  127% so với kế hoạch, so với năm 2008 đạt 169%.
2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch:
	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch

2008
	Thực hiện

2008
	Thực hiện so với kế hoạch

	1
	Sản lượng sản xuất 
	tấn  
	8.000
	12.688
	158%

	1
	Doanh thu 
	triệu đồng
	110.000
	181.488
	164%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	triệu đồng
	4.800
	6.148
	127%


3. Những khoản đầu tư lớn trong năm:
     -  Đầu tư nhà xưởng, nhà kho: 
3.931.164.659 đồng

     -  Đầu tư máy móc thiết bị: 
2.143.592.210 đồng

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
- Tiếp tục giữ vững thị trường và các khách hàng hiện có, khai thác các khách hàng còn tiềm năng, xây dựng chính sách thu hút khách hàng mua sản phẩm của Công ty.
- Tham gia các hội chợ chuyên về sản phẩm rau quả chế biến nhằm phát triển mạng lưới khách hàng trực tiếp và các siêu thị lớn tại Châu âu.
- Tăng cường công tác thu thập thông tin giá cả và nhu cầu sản phẩm cùng loại của Công ty trên thị trường thế giới qua mạng và các tạp chí chuyên ngành.
- Nắm thông tin về giá bán, phân tích điểm mạnh,yếu của đối thủ cạnh tranh để đề xuất giá bán có tính cạnh tranh nhằm thu hút thêm khách hàng mới.
- Củng cố và nâng cao chất lượng theo hướng an tòan thực thẩm  đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khó tính ở các thị trường lớn như Châu Âu, Nhật, Mỹ.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2007

	Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán hiện hành.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
- Khả năng thanh toán nhanh.
	lần

lần

lần
	1,60
2,01

0,05
	1,72

2,39

0,18

	Khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.
	%

%

%
	3,00
8,73

23,00
	3,50
6,21

14,78

	
	
	
	


1.2.Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động):
- Những tháng cuối của năm 2007, Công ty chủ động làm việc với khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng, nhu cầu thị trường để ký trước các hợp đồng lớn, hợp đồng dài hạn cho kế hoạch sản xuất năm 2008.

- Nhận định đúng tình hình cung cầu nguyên liệu trên thị trường từ đó đưa ra giá mua phù hợp để mua được với sản lượng lớn, phát huy tối đa công suất sản xuất của nhà máy nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- Cải tiến qui trình nhận, ủ nguyên liệu, hợp lý hoá qui trình sản xuất cho từng loại sản phẩm sản xuất đơn lẽ và cho những sản phẩm sản xuất phối hợp cùng một lúc, dẫn đến tiết kiệm được lượng nguyên nhiên vật liệu rất lớn trong quá trình sản xuất.
- Nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm trong lúc giá xăng dầu  luôn có khuynh hướng tăng. Công ty luôn nghiên cứu cải tiến qui trình vận hành lò hơi để tiết kiệm được nhiên liệu  tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả của Công ty.
1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008: 63.386.252.613 đồng
1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:
- Vốn chủ sở hữu đầu năm 2008: 24.655.948.686 đồng
- Vốn chủ sở hữu cuối năm 2008: 23.866.156.707 đồng
Vốn chủ sở hữu cuối năm 2008 thấp hơn đầu năm là do năm 2008 công ty tạm chi cổ tức trước trong năm 2008.

1.5. Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2008: 2.000.000 cổ phiếu (cổ phiếu thường) 

1.6. Chi trả cổ tức năm 2008: 18%/năm 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2007

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	178.228.144.400
	104.283.410461

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu 
	108.115.632
	126.271.785

	3
	Doanh thu thuần 
	178.120.028.768
	104.157.138.676

	4
	Giá vốn hàng bán 
	139.986.968.467
	81.531.098.398

	5
	Lợi nhuận gộp 
	38.133.060.301
	22.626.040.278

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	1.965.307.504
	220.421.092

	7
	Chi phí tài chính 
	2.997.695.171
	1.712.724.337

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	2.434.756.120
	1.519.463.143

	8
	Chi phí bán hàng
	14.585.886.162
	10.894.521.298

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	17.059.764.393
	7.534.972.546

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	5.455.022.079
	2.709243.189

	11
	Thu nhập khác 
	1.403.465.897
	1.419.081.608

	12
	Chi phí khác
	709.856.743
	477.334.414

	13
	Lợi nhuận khác
	693.609.154
	941.747.194

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	6.148.631.233
	3.645.990.383

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành 
	609.938.624
	- 

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	- 
	- 

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	5.538.692.609
	3.645.990.383

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	2.769
	1.823


IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán: Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:
           Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
VI. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 
Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: Giám đốc, 2 phó Giám đốc, Phòng kinh doanh, Phòng kỹ thuật, Phòng tổ chức, Phòng kế toán, Nhà máy chế biến và Nông trường trực thuộc.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
2.1. Tóm tắt lý lịch của Giám đốc:
-  Họ và tên: Võ Văn Bon 

-  Giới tính: Nam
-  Ngày sinh: 26-  04-  1958
-  Điện thoại: 073-  3834676

-  Địa chỉ thường trú:  Ấp Tây 2, Xã Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang 

-  Trình độ chuyên môn:
        + Tốt nghiệp Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh năm 1981, ngành nhiệt công nghiệp.
        + Chứng nhận bồi dưởng kiến thức Quản lý nhà nước Cao cấp và Trung cấp từ ngày 25 -  03-  1994 đến ngày 21-  05-  1994 do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.
        + Học kiến thức chuyên môn 2 năm cuối ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học tổng hợp tổ chức ( học từ năm 1994 đến hết năm 1995, do không có điều kiện học 2 năm đầu đại cương nên không được cấp bằng).
        + Tốt nghiệp chương trình Lý luận chính trị cao cấp khóa 1997- 1998 do Phân viện Thành phố HỒ CHÍ MINH cấp.
        + Chứng nhận tốt nghiệp lớp Bồi dưởng Nghiệp vụ Giám đốc các Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang từ ngày 20- 06- 2002 đến 16- 08- 2002 do trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.
2.2.Tóm tắt lý lịch của Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Mì 

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 03- 12- 1960

- Điện thoại: 073- 834508

- Địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Hạnh Trung, Huyện Cai lậy, Tỉnh Tiền Giang.
- Trình độ chuyên môn: 

       + Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán ngành Kế toán Công nghiệp năm 1984.
       + Chứng nhận lớp Bồi dưỡng và nâng cao trình độ kiến thức quản lý kinh tế khóa I  từ 24- 04- 1987 đến 15- 09- 1987 do trường Quản lý kinh tế Trung ương cấp.
       + Chứng nhận Bồi dưỡng quản lý tài chính Doanh nghiệp Nhà nước từ ngày 02- 10- 1995 đến 03- 11- 1995 do Bộ tài chính cấp.
       + Tốt nghiệp chương trình Lý luận chính trị cao cấp từ tháng 05- 1998 đến tháng 04- 1999 do Phân viện Thành Phố HỒ CHÍ MINH cấp.
        + Chứng nhận tốt nghiệp khóa Quản lý doanh nghiệp từ ngày 19- 02- 2000 đến ngày 21- 04- 2000 do Trường Đại học Kinh tế cấp.
        + Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính từ ngày 04- 05- 2004 đến ngày 06- 08- 2004 do Học viện hành chính quốc gia cấp.
2.3. Tóm tắt lý lịch của Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Thái Ngọc Oanh

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh:1963

- Điện thoại: 0913874026

- Địa chỉ thường trú: ấp 5, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
- Trình độ chuyên môn: 

       + Tốt nghiệp trường Đại học sư phạm kỹ thuật ngành kỹ sư giáo dục điện kỹ thuật năm 1985.

       + Chứng nhận quản lý nhà nước cao cấp và trung cấp từ 25/03/1994 đến 21/05/1994 do học viện hành chánh quốc gia cấp.

       + Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 04/08/1994 đến 21/05/1994 do UBNN về hợp tác và đầu tư cấp.
       + Bằng cử nhân kinh tế ( quản trị kinh doanh )học từ năm 2001- 2004 do Đại học kinh tế thành phố HCM cấp.
       + Bằng cao cấp lý luận chính trị học từ năm 2001- 2004 do học viện chính trị quốc gia TPHCM cấp.
       + Bằng cử nhân kinh tế ( kinh tế chính trị )học từ năm 2001- 2004 do Phân viện báo chí tuyên truyền cấp.
       + Chứng nhận học lớp cổ phần hoá doanh nghiệp từ 20/04/2005 đến 22/04/2005 do Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, Đào tạo và PBKT
3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không có 
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: 
 Tiền lương của Giám đốc là 20 triệu đồng /tháng
5.Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
- Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân trong năm: 950 lao động 

- Thu nhập bình quân của bộ phận quản lý: 3.500.000 đồng/người/tháng 

- Thu nhập của công nhân trực tiếp sản xuất: 1.500.000 đồng/người/tháng 

6.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không có 
VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

	Stt
	Họ và tên 
	Chức vụ 
	Điều hành Công ty 

	1
	Võ Văn Bon 
	Chủ tịch HĐQT
	Giám đồc

	2
	Đinh Văn Hương
	Phó chủ tịch HĐQT
	Không 

	3
	Nguyễn Văn Mì
	Thành viên HĐQT
	Phó giám đốc

	4
	Thái Ngọc Oanh
	Thành viên HĐQT
	Phó giám đốc

	5
	Đặng Ngọc Hòa
	Thành viên HĐQT
	không

	6
	Đinh Thị Thuỷ Tiên
	Trưởng Ban kiểm soát
	Không

	7
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	Thành viên BKS
	Giám đốc nhà máy

	8
	Trần Xuân Hoàng
	Thành viên BKS
	Trưởng phòng TCHC


*Hoạt động của  HĐQT trong năm 2008:
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, duyệt đơn giá tiền lương năm 2008.

- Phê duyệt ban hành quy chế chi phí hoa hoàng môi giới cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch môi giới xuất khẩu trong Công ty.

- Pheâ duyệt phương án đầu tư kho đồ hộp và hệ thống xử lý nước thải. 
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, thông qua mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

* Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
Kiểm tra báo cáo tài chính Công ty thường xuyên mỗi quí và cả năm 2008.
*Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT.
	Stt
	Tên
	Chức vụ
	Sồ cổ phần sở hữu và được uỷ quyền
	Trong đó cổ phần được uỷ quyền là

	
	
	
	Đầu năm
	Cuối năm
	

	1
	Võ Văn Bon 
	Chủ tịch HĐQT
	428.879
	428.879
	407.479

	2
	Đinh Văn Hương 
	Phó chủ tịch HĐQT
	406.471
	406.471
	406.471

	3
	Nguyên Văn Mì
	Thành viên HĐQT
	263.331
	263.331
	250.000

	4
	Thái Ngọc Oanh
	Thành viên HĐQT
	42.400
	42.400
	

	5
	Đặng Ngọc Hoà
	Thành viên HĐQT
	223.300
	223.300
	

	6
	Đinh Thị Thuỷ Tiên
	Trưởng BKS
	250.000
	250.000
	250.000

	7
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	Thành viên BKS
	27.000
	28.200
	

	8
	Trần Xuân Hoàng 
	Thành viên BKS
	14.700
	14.700
	


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Hình thức tổ chức
	Số cổ phần sở hữu

	
	
	
	
	Đầu kỳ
	Cuối kỳ

	1
	Tổng công ty Rau quả Nông sản 
	số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà nội
	Tổ chức
	200.000
	200.000

	2
	Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả
	số 24 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TPHCM
	Tổ chức
	206.471
	206.471

	3
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
	
	Tổ chức
	907.479
	907.479

	4
	Đặng Ngọc Hòa
	62- 64 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
	Cá nhân
	223.300
	223.300


2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: không có 

                                                      Tiền Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2009
                                                                               GIÁM ĐỐC

Võ Văn Bon 
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